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CHUYÊN ĐỀ

"Hướng dẫn học sinh soạn và sử dụng bài soạn trong việc cảm thụ tác phẩm văn học nước ngoài".

--------------------***-------------------


Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Ly

TỔ: KH XÃ HỘI

Hưng Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2017

PHẦN I: NỘI DUNG BÀI VIẾT
A/PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

1. Cơ sở lí luận: 

Văn học là nhân học. Dạy văn, học văn là dạy cái hay, cái đẹp của con người. Song cái đẹp đó không phải tự nhiên nó bày đặt sẵn hoặc hiện ra ngay trước mắt để ta nhìn thấy, nắm bắt được một cách dễ dàng. Bởi đó là vốn tri thức vô cùng phong phú, quý giá mà cha ông ta đã để lại và các nhà văn, nhà thơ đã dày công vun đắp. Ngày nay và mãi mãi về sau, môn nghệ thuật tinh hoa ấy vẫn cứ cong và phát triển rực rỡ. Chính vì vậy, để nắm bắt được môn khoa học dầy sáng tạo này, chúng ta phải biết khám phá, khai thác, tìm hiểu, nghiên cứu để thấy được vẻ đẹp lung linh huyền ảo của nó. Trong quá trình nghiên cứu, khám phá, mỗi người thầy, người cô  giảng dạy văn học phải chủ động hướng dẫn học sinh cầm “chìa khóa” tự “mở” kho tàng tri thức ấy để tìm hiểu xem vẻ đẹp diệu kì bên trong đó là gì, giúp các em tự mình cảm nhận và nắm bắt được. Có như vậy, các em mới có thể tư duy sáng tạo, nâng cao khả năng cảm thụ về môn học này. Đó là công việc hết sức quan trọng, lớn lao đòi hỏi năng lực và sự nhiệt tình của người giáo viên khi đứng trên bục giảng.
2. Cơ sở thực tiễn:


Trên thực tế, có rất nhiều giáo viên cứ phàn nàn rằng bây giờ học sinh rất lười học và sợ học văn, rồi thì các em viết văn sơ sài, khô khan, cộc lốc, sáo rỗng, trình bày nội dung vấn đề lúng túng, chưa có sự cảm nhận sâu sắc về môn nghệ thuật đầy sáng tạo này. Song “ Tiên trách kỉ, hậu trách nhân” . Trách học sinh là vậy, nhưng bản thân mỗi giáo viên chúng ta đã tự ngẫm nghĩ, đánh giá, xem xét lại mình làm gì để tháo gỡ những khó khăn đó? Chúng ta đã mở đường, dẫn lối, hướng dẫn cụ thể cho các em khả năng cảm thụ và yêu thích môn học này chưa? Đôi khi giáo viên mới chỉ chú trọng là hướng dẫn học sinh như thế nào? Làm sao để có thể giúp các em tự mình khám phá, cảm nhận những giá trị tinh hoa này. Đó là câu hỏi đặt ra đối với bản thân mỗi người giáo viên.

Vậy làm thế nào để giúp các em có khả năng nâng cao hiệu quả môn học này, đặc biệt là đối với việc cảm thụ một tác phẩm văn học nước ngoài thì lại càng khó khăn hơn. Xuất phát từ những cơ sở và yêu cầu trên, trong bài viết này tôi mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng, thực hiện trong quá trình giảng dạy:
“Hướng dẫn học sinh soạn và sử dụng bài soạn trong việc cảm thụ tác phẩm văn học nước ngoài”.
II. MỤC ĐÍCH LÀM CHUYÊN ĐỀ: 

1. Thực trạng của vấn đề:

Trong quá trình dạy học, có nhiều giáo viên cho rằng học sinh bây giờ lười học bài, soạn bài trước khi đến lớp, đặc biệt là các tác phẩm văn học nước ngoài. Vậy làm thế nào để giúp các em có khả năng nâng cao hiệu quả môn văn học, khả năng trình bày vấn đề một cách sáng sủa nội dung bài soạn? Xuất phát từ những yều cầu trên, trong bài viết này tôi xin đưa ra một kinh nghiệm nhỏ trong việc “Hướng dẫn học sinh soạn và sử dụng bài soạn trong việc cảm thụ tác phẩm văn học nước ngoài”.
2. Lợi ích của việc soạn và sử dụng bài soạn trong việc cảm thụ tác phẩm văn học nước ngoài:

Thông qua các tiết học, các buổi sinh hoạt rổ, nhóm chuyên môn, qua các tiết dự giờ đồng nghiệp, qua nghiên cứu từ đó tôi rút ra phương pháp hướng dẫn học sinh cách soạn và sử dụng bài soạn trong việc cảm thụ tác phẩm văn học nước ngoài.












Thứ nhất là hướng dẫn học sinh soạn bài theo hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa. 

Thứ hai là trước khi học bài mới , kiểm tra việc soạn bài của học sinh. Sau đó nhận xét, khen, chê, động viên, khích lệ để tiết học sau các em soạn bài tốt hơn.


Thứ ba là thường xuyên thu vở soạn bài, kiểm tra, chấm cho điểm.
3. Phương pháp nghiên cứu: Quan sát, so sánh, thực nghiệm, tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra.
B/PHẦN NỘI DUNG

I. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:


Để giúp các em tự mình có thể khám phá thế giới nghệ thuật lung linh qua từng tác phẩm văn học nước ngoài có rất nhiều cách, nhiều con đường khác nhau: Có thể qua câu hỏi khai thác của thầy trên lớp; qua lời phê của cô  trong bài kiểm tra ... Song trong phạm vi bài viết này, tôi  đi sâu vào hai bước cụ thể như sau:

Bước 1 : Hướng dẫn học sinh cách soạn bài :
Tại sao tôi lại chọn cách này để nâng cao khả năng cảm thụ văn học cho các em? Bởi vì xuất phát từ thực tế : Các bước lên lớp của một giờ văn, một tác phẩm như thế nào giáo viên đã được định hướng cụ thể, rõ ràng và mọi người phải nhất nhất tuân theo đúng qui định đú, nếu sai có nghĩa là ta đã phạm vào qui chế chuyên môn. Còn một bài soạn cho học sinh như thế nào thì chưa có hướng dẫn cụ thể . Do vậy tuỳ nghi di tản, mạnh ai người ấy làm có nghĩa là giáo viên cứ hướng dẫn theo chủ định của mình, mỗi người một cách . Thực tế cho thấy khi kiểm tra vở soạn bài, có một số học sinh soạn khá chi tiết tỉ mỉ song cũng không ít học sinh soạn đại khái qua loa, chống đối gọi là có bài. Khi hỏi nội dung cần trả lời thì ấp úng, không xác định được vấn đề phải trình bày. Như vậy vô hình dung giáo viên đã tạo điều kiện xấu cho các em tính ỷ lại, trì trệ khả năng tư duy, năng lực cảm thụ văn học vốn là môn nghệ thuật mà giáo viên và học sinh phải đồng sáng tạo, đặc biệt lại là tác phẩm văn học nước ngoài thì lại càng khó đối với các em. Vì vậy, tôi đã hướng dẫn các em cách soạn bài như sau:

Soạn phần văn học theo đặc trưng thể loại:

Tôi hướng dẫn các em cách soạn theo đặc trưng từng phần, từng thể loại. Cụ thể với phần văn học viết ở chương trình ngữ văn 8, tôi hướng dẫn các em cách soạn như sau:
Phần 1 : Đọc văn bản
Phần 2 : Giới thiệu tác giả, tác phẩm :
Trên thực tế nhiều giáo viên bá qua phần này cho học sinh  khi hướng dẫn soạn bài . Nhưng với tôi đó là phần hết sức quan trọng để các em tự mình tìm hiểu về mỗi tác giả và sự ra đời của mỗi tác phẩm. Bởi tác phẩm văn chương nước ngoài bao giờ cũng mang trên mình dấu ấn của một thời kì lịch sử nhất định. Vì vậy việc tìm hiểu bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh sáng tác bao giờ cũng là một yêu cầu có tính nguyên tắc. Dạy học tác phẩm văn chương nước ngoài thì việc tìm hiểu bối cảnh lịch sử và việc sáng tác thật là việc vô cùng quan trọng. Vì đây là những điều rất xa lạ đối với học sinh. Sự phụ thuộc của tác phẩm văn chương nước ngoài vào hoàn cảnh lịch sử sẽ rất khó giải thích cho học sinh nếu như không gắn liền với những điểm phân tích, đánh giá chung với hoàn cảnh cuộc sống và hoạt động sáng tác của nhà văn. Có như  thế mới giúp học sinh có điều kiện tìm hiểu sâu tác phẩm mình soạn.
Thực ra trong mỗi bài giảng ở từng tác phẩm giáo viên đều hướng dẫn mục  này. Tại sao còn muốn học sinh phải soạn? Trên thực tế nhiều học sinh  khi không soạn phần này, cô giáo hỏi thì rất lúng túng khi trả lời hoặc trả lời không sâu hoặc thầy cô giới thiệu ở trên lớp về nhà không học sâu, một thời gian là quên ngay, khi muốn vận dụng thì rất khó khăn, chúng ta phải giúp học sinh  hiểu được rằng phần tìm hiểu về cuộc đời của mỗi tác giả là rất quan trọng. Bởi vì nó quan hệ mật thiết, khăng khít, hữu cơ với nội dung mỗi tác phẩm và rất cần thiết khi làm bài hoặc phân tích tác phẩm. Vì vậy, việc các em tự tìm hiểu là rất tốt, bởi mỗi lần các em phải làm việc là một lần các em ghi nhí trong đầu, mà phần này các em làm ở nhà sẽ có thời gian tìm tòi hơn là ở trên lớp:

Ví Dụ : Muốn thấy được số phận của cô bé bán diêm trong truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Đan Mạch An - đéc - xen thì  phải nắm được sở trường của tác giả là chuyên viết truyện kể cho trẻ em. 

Hoặc:  Để hiểu sâu sắc bối cảnh lịch sử của nông thôn Trung Quốc sau cách mạng Tân Hợi ta có thể thÊm thía nỗi hiu quạnh của Lỗ TÊn, trong khi soạn “Cố hương” (Ngữ văn 9), mới thấy rõ ràng nhà văn đã thông qua việc tường thuật chuyến về quê lần cuối cùng của nhân vật “Tôi” để lên án tội ác của chế độ phong kiến đối với nông dân, từ đó đặt ra vấn đề con đường đi của nông dân và của toàn xã hội để mọi người cùng suy nghĩ.
Hay: Khi soạn văn bản  “Người thầy đầu tiên” với đoạn trích “Hai cây phong” của Tsin-ghiz Ai-ma-tèp là một thí dụ: “Người thầy đầu tiên” hiện lên trên trang giấy không phải qua việc quan sát, miêu tả, so sánh mà lại hiện lên qua việc tái hiện hình ảnh, qua những kỷ niệm sâu sắc với một tình cảm trân trọng, kính yêu, pha chút hối hận, áy n¸y của An- tư -nai, người học sinh bất hạnh nay đã trở thành nữ viện sỹ Hàn Lâm. Câu chuyện trải dài trên một quãng thời gian mấy chục năm. Song, ở đây sách giáo khoa ngữ văn 8 chỉ là những đoạn ở phần đầu cuốn truyện. Dẫu là phần đầu nhưng tất cả đều góp phần khắc hoạ hình ảnh thầy giáo §uy-sen, trong đó những mẩu ký ức sau bao nhiêu năm tháng đã được thời gian khoác màu thi vị, buộc người đọc phải dùng cả tưởng tượng, liên tưởng và đắm mình trong hoài niệm để cùng sống với nhân vật. Chúng ta phải làm sao để khi soạn đừng ngập vào sự kiện, đừng bị những suy ngẫm miên man làm lo¸ đi hình ảnh người thầy đã gọi là hồi ức thì không phải tất cả đều sáng rõ như bức chân dung được đặc tả nên không thể dùng cách khai thác, phân tích một nhân vật từ ngoại hình đến nội tâm mà ở đây ngoài hình ảnh của người thầy còn có tấm lòng của người kể, người học trò từng được thầy yêu quÝ, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục.

Có làm như vậy, có tìm hiểu như thế các em mới nắm chắc tác phẩm văn học, mới thấy được giá trị của những sáng tác nghệ thuật mà mỗi nhà văn, nhà thơ đem lại cho chóng ta.

Cụ thể phần này cách soạn như sau:
1.Tác giả:  (nếu có)

-  Năm  sinh- năm mất (nếu có).
- Tên nước, tên châu lục.
- Tìm hiểu kỹ về cuộc đời và sự nghiệp, chú ý quan điểm sáng tác sáng tác.

- Những tác phẩm chính( chú ý tác phẩm sẽ học).
2. Tác phẩm:

- Năm ra đời (hoặc thời gian ra đời).
- Hoàn cảnh ra đời (phần này cần thiết).
3. Chủ đề tác phẩm :

Phần này chỉ cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu, xác định được nội dung cơ bản, bao trùm của tác phẩm trên cơ sở các em đã đọc, đã thÊm tác phẩm để rồi hướng vào đó phân tích, tìm hiểu, khám phá tác phẩm.

4. Trả lời câu hỏi SGK

         Sau khi làm tốt ba phần trên, các em tiếp tục phần thứ tư hết sức quan trọng là đi khám phá tác phẩm qua từng câu hỏi. Song một điều kiện bắt buộc của tôi đối với các em trong phần này là mỗi câu hỏi các em phải trình bày thành đoạn văn  ngắn có đầu, có đuôi, không được trả lời theo kiểu gạch đầu dòng. Bởi tôi thiết nghĩ, nếu để các em trình bày tuỳ tiện sẽ vô tình tạo cho các em thãi quen lười suy nghĩ, không biết cách trình bày sáng sủa l«gic vấn đề. Và như vậy, thì khả năng cảm thụ và khả năng viết văn của các em sẽ rất hạn chế.

Ví dụ:

- Câu hỏi: Tại sao khi đã trưởng thành, đã hiểu được những điều bí ẩn của hai cây phong - đó chỉ là chân lí giản đơn mà vẫn không làm hoạ sĩ vỡ mộng xưa? Có phải ai cũng có tâm trạng như vậy không?
- Trả lời: Nhân vật tôi là một nghệ sĩ, một hoạ sĩ, người có tâm hồn phong phú, giàu cảm xúc. Khi đã hiểu được điều bí ẩn của thiên nhiên – chẳng qua chỉ là một chân lí giản đơn - nhưng trong tác giả vẫn không tan đi giấc mộng kì diệu  của tuổi thơ. Ngược lại, kỉ niệm và những kí ức huyền ảo ấy vẫn thường đi về, ám ảnh tâm trí nhà văn mỗi khi nhớ về quá khứ, đặc biệt là mỗi lần trở về ngắm nhìn hai cây phong cổ thụ. Điều đó chứng tỏ sức mạnh và sự ám ảnh lâu bền, dai dẳng của kỉ niệm thơ ấu đối với mỗi người trong cuộc đời. Tất nhiên, không phải ai cũng có cùng tâm trạng như vậy.
Hoặc:

- Câu hỏi:   Theo em tại sao cụ Bơ – mem vẽ chiếc lá cuối cùng? Có thể gọi bức tranh “ Chiếc lá cuối cùng” của cụ là một kiệt tác được hay không? Vì sao? 
(Bài “Chiếc lá cuối cùng” – Ô Hen-ri Ngữ Văn 8 tập 1)
- Trả lời : HS không được trả lời :

+ Vì muồn cứu sống Giôn xi.
+ Có thể gọi bức tranh “ Chiếc lá cuối cùng” của cụ là một kiệt tác. Vì nó  vừa  đẹp, vừa giống thật, vừa cứu sống Giôn xi. 
Nếu trả lời như vậy, chứng tỏ các em chưa biết cảm thụ văn học, trình bày chưa sáng sủa rõ ràng.Và nếu vậy, khi làm bài văn viết sẽ rất cộc lốc, khô khan.

- Vậy có thể trả lời là:
        Cụ Bơ – mem vẽ chiếc lá cuối cùng vì muốn cứu sống Giôn Xi thoát khỏi cái chết. Nhờ có chiếc lá cuối cùng mà Giôn xi đã khỏi bệnh. Bởi vậy bức tranh “ Chiếc lá cuối cùng” của cụ Bơ – mem  xứng đáng trở thành một kiệt tác nghệ thuật. Vì nó rất đẹp, rất giống lá thật, giống từ cuống lá có màu xanh sẫm, đến rìa lá hình răng cưa nhuốm màu vàng úa; giống đến nỗi với con mắt chuyên môn của cô họa sĩ trẻ mà cũng không phân biệt nổi lá thật hay lá giả. Tất nhiên nghệ thuật giống hệt như hiện thực chưa hẳn đã là đẹp, là giá trị, có khi cái đẹp lại là sự cách điệu. Nhưng ở đây lại rất cần giống như thật thì mới đánh lừa được con mắt của hai nghệ sĩ trẻ, nhất là với Giôn xi. 
    Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác vì nó còn có giá trị nhân sinh cao. Nó góp phần cứu sống một mạng người, đẩy lùi một ác bệnh. Nó được hoàn thành trong gió rét, tuyết rơi, dưới ánh sáng vàng vọt, run rẩy của ngọn đèn bão. Bên cạnh chiếc thang lênh khênh là cụ họa sĩ già sắt seo đang run rẩy, miệt mài đậm tô chiếc lá cuối cùng. Nó là một kiệt tác còn bởi phải trả bằng cái giá quá đắt. Nó cứu được một người nhưng lại cướp đi một người khác – chính người đã xinh ra nó. Nó không chỉ được vẽ bằng màu sắc và cây bút lông mà bằng cả tình thương yêu và đức hi sinh thầm lặng, cao quí của cụ Bơ – mem. Nó cho thấy quy luật nghiệt ngã của nghệ thuật: Kiệt tác là hiếm hoi, là bất ngờ ngoài ý muốn con người. Kiệt tác chỉ thực sự là kiệt tác khi nó có giá trị nhân sinh và nghệ thuật rất cao. Kiệt tác phải được tạo ra từ tình yêu thương con người và vì con người. Kiệt tác nhất thiết phải hướng tới, phải phục vụ cuộc sống con người.
Hoặc:
- Câu hỏi:  Dưới ngòi bút độc đáo của tác giả, hình ảnh Xan-chô Pan-xa được xây dựng tương phản toàn diện với nhân vật Đôn Ki-hô-tê như thế nào?
(Bài “Đánh nhau với cối xay gió” – Xec- van- tet Ngữ Văn 8 tập 1)
- Trả lời:  HS không được trả lời:
Sự tương phản đó là:
+    Đôn-Ki:       Quý tộc - Gày gò, cao lênh khênh - ngựa còm- Khát vọng cao cả- Mê muội- hoang tưởng- dũng cảm.
+    Xan - Chô:  Nông dân  - Béo lùn - lừa lùn tịt- Ước muốn tầm thường - Tỉnh táo - Thiết thực - Hèn nhát.
Trả lời như vậy quá cộc lốc.

- Có thể trả lời là : 

Nói tới Đôn Ki-hô-tê không thể không nói tới anh chàng giám mã Xan-chô Pan-xa. Xan-chô Pan-xa luôn luôn song hành cùng ông chủ kì quặc của mình trên các nẻo đường, cùng chia vui, chia khổ. Nhưng Xan-chô Pan-xa được tả, kể trong sự đối sánh tương phản toàn diện với Đôn Ki-hô-tê từ hình dáng đến trang phục, đến tính nết, thói quen. Chẳng hạn: Đôn Ki-hô-tê gầy, cao;  Xan-chô Pan-xa béo, lùn, Đôn Ki dũng cảm, Xan-chô nhút nhát, Đôn Ki mơ mộng đến thành hoang tưởng, Xan-chô thực tế đến thành thực dụng. Đôn Ki rất ít chú ý đến những nhu cầu thiết thực của cuộc sống đời thường, Xan-chô thì ngược lại: ăn khỏe, thích ăn, và thích uống, ngủ ngáy ngon lành, đau thì kêu rên... Nhưng  Xan-chô có đầu óc tỉnh táo, khôn ngoan, cố can ngăn ông chủ  không nên xông vào những chiếc cối xay gió để làm chuyện điên rồ. Xan-chô cũng rất chân thành, thực thà. Xan-chô cũng là một bác nông dân thích tham vọng hão huyền. Bùi tai trước lời hứa của Đôn Ki-hô-tê bao giờ thành công sẽ cho Xan-chô làm bá đảo. Xan-chô bùi tai đi theo Đôn Ki-hô-tê chính là vì mục đích vừa thực dụng vừa không tưởng đó. Xét về mặt nào đó, trong tích cách của Xan-chô cũng có điểm điên điên, rồ rồ, hoang tưởng như Đôn Ki-hô-tê.
Nếu cảm nhận được như vậy thì khi làm bài văn về  tác phẩm văn học nước ngoài, các em không lúng túng mà rất thành thạo. Tuy nhiên, làm theo yêu cầu trên không thể một sớm, một chiều, một chốc lát, hoặc hôm nay cô giáo nói, ngày mai các em có thể làm tốt ngay được những phần việc trên. Người thầy phải luôn luôn hướng dẫn, sửa chữa, kiểm tra thường xuyên để các em tạo thành nếp, thành thói quen phải làm và làm được như vậy.

Trên đây là cách hướng dẫn học sinh soạn bài. Một mặt giúp các em phải chăm đọc, chăm làm việc và đặc biệt giúp các em có khả năng cảm thụ tác phẩm từ ngay trên lớp, cô giáo hướng dẫn  là học sinh  hiểu ngay vấn đề.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng bài soạn.




Nếu chỉ soạn song rồi để đấy thì bài soạn mới chỉ có tác dụng một nửa, mà thiếu đi một nửa là phải biết vận dụng để bài soạn đạt kết quả tốt, giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh biết sử dụng bài soạn trong những trường hợp sau .
2.1  Sử dụng bài soạn trong mỗi giờ học.

a. Trình bày vở soạn trước mặt: 

Theo thãi quen, các em thường chỉ sử dụng bài soạn( vở soạn) của mình mỗi khi được gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Sau đó “nó” lại về nằm đúng chỗ của nó: hoặc trong cặp, dưới ngăn bàn. Như vậy, bài soạn của các em không được làm việc, không có cơ hội thể hÞªn và quá trình lao động sáng tạo đó không được biết đến sẽ khiến các em có tư tưởng chán, chỉ cần soạn qua loa cũng được, trả lời đã có bạn khác, thầy cô có kiểm tra đâu mà soạn tốt hay không tốt ? Vì vậy tôi yêu cầu học sinh cứ đến giờ học văn bản là các em phải có đủ trước mặt: vở ghi bài và trình bày vở soạn bài . Làm như vậy, chúng ta giúp các em sử dụng thường xuyên và trình bày phần đã tìm hiểu, khai thác ở nhà. Đối tượng nào cũng được bày tỏ ý kiến. Và đặc biệt, học sinh sẽ không thể trốn tránh việc chuẩn bị bài  đầy đủ trước khi lên lớp. Mọi  học sinh được quan tâm, các em sẽ hứng thú với môn học rất nhiều : 

          sẽ tạo hứng thú cho các em, gióp học sinh có khả năng trình bày vấn đề một cách chủ động, tự rèn, tạo điều kiện cho các em có năng lực cảm thụ, được sáng tạo cùng giáo viên. Không những các em thấy thoải mái mà giờ học sẽ rất sinh động đạt kết quả tốt. Và để đánh giá khả năng cảm thụ của học sinh cũng là giúp các em khả năng hăng say tìm tòi hơn, nếu các em trả lời tốt, sáng tạo thì giáo viên cho điểm động viên, khích lệ, và như vậy những em học còn yếu không có thái độ mặc cảm, tự ti sẽ vươn lên cùng các bạn khác .

2.2. Sử dụng bài soạn vào việc chấm điểm .

Chấm điểm là công việc của người thầy. Nhưng chấm điểm bài soạn như thế nào để giúp các em chăm chỉ học tập, tự mình sáng tạo để bài soạn đạt kết quả cao là điều đáng quan tâm. Có giáo viên khi chấm điểm bài soạn hay chấm ồ ạt vào cuối kỳ và đôi khi còn chấm hình thức nhiều hơn nội dung. Theo tôi, có thể chấm vở bài soạn của các em rải rác ở từng tiết học giúp các em thấy được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Khi chấm bài, tôi rất chú trọng nội dung bài soạn với bài học trên lớp của mỗi học sinh để động viên, khuyến khích. Nếu bài soạn nào đủ số lượng, nội dung khá tốt, trình bày sáng sủa thì có thể cho điểm 7 hoặc 8. Những bài soạn nào  đạt kết quả như trên mà các em biết vận dụng nội dung thường xuyên trong mỗi giờ học có kết quả tốt có thể cho các em điểm 9, 10. Sự động viên kịp thời đó giúp các em hăng hái trong học tập. Đặc biệt là các tác phẩn văn học nước ngoài, vì các tác phẩm này ở rất xa chúng ta. Điều đó càng khiến các em muốn tìm hiểu và khám phá ra thế giới xung quanh.
II. KẾT QUẢ:

Sau khi tiến hành thường xuyên cách soạn và sử dụng bài soạn như trên trong mỗi giờ học. Tôi nhận thấy các em học tập chăm chỉ hơn và đặc biệt khả năng cảm thụ văn học của các em được nâng lên rõ rệt, không khí học tập được sôi nổi hơn nhiều, và những học sinh trước còn ngại, sợ môn học đầy sáng tạo này thì nay chăm hơn, hăng hái hơn. Qua kiểm chứng tôi nhận thấy đối với những giờ học sinh có soạn bài đạt hiệu quả gấp đôi so với những giờ học sinh không được chuẩn bị bài. Đó là điều thực tế mà tôi đã thực hiện trong mỗi giờ học văn. 

Iii. Kết luận:
Tác phẩm văn chương nước ngoài là tiếng nói tâm tình, là cuộc đời của những con người sống rất xa ta về không gian và thời gian nhưng lại có cùng một nhịp đập trái tim với chúng ta. Ta phải tìm hiểu, học tập để tích lũy tri thức. Vì vậy, việc hướng dẫn học sinh soạn và sử dụng bài soạn trong việc cảm thụ tác phẩm văn học nước ngoài là rất cần thiết. Từ đó việc dạy học tác phẩm văn chương nước ngoài mới có hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.
Bảo khê, ngày 20 tháng 4 năm 2018
	

Người viết
Nguyễn Thị Thanh Tám
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